
CHUYÊN ĐỀ 6
DUNG DỊCH – NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức: : HS biết được

- Dung dịch là gì?nồng độ dung dịch là gì?
2) Kĩ năng:

-Dựa vào độ tan các chất đã cho , lập tỉ lệ tính lượng chất tan.
- Xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol/l.

-Tính C% , CM hay các đại lượng khác.

-Sự pha loãng hay cô đặc dung dịch.

- Pha trộn dung dịch có nồng độ khác nhau và khối lượng riêng khác nhau.

-Xác định nồng độ dung dịch qua các phản ứng hóa học.
II.CHUẨN BỊ:    
- Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1) Ổn định.
2) Vào bài mới
I. CÁC LOẠI NỒNG ĐỘ:
1. Nồng độ phần trăm (C%): là lượng chất tan có trong 100g dung dịch.

            Công Thức:
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Với: 
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V: Thể tích dung dịch (ml)









D: Khối lượng riêng (g/ml)
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2. Nồng độ mol (CM): Cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch : 
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3. Quan hệ giữa nồng độ phần trăm và độ tan S : 
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4. Quan hệ giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol.


Ta có:
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5. Khi pha trộn dung dịch:


a) Sử dụng quy tắc đường chéo:

@ Trộn m1 gam dung dịch có nồng độ C1% với m2 gam dung dịch có nồng độ C2%, dung dịch thu được có     nồng độ C% là:
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@ Trộn V1 ml dung dịch có nồng độ C1 mol/l với V2 ml dung dịch có nồng độ C2 mol/l thì thu được dung dịch có nồng độ C (mol/l), với Vdd = V1 + V2.
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@ Trộn V1 ml dung dịch có khối lượng riêng D1 với V2 ml dung dịch có khối lượng riêng D2, thu được dung dịch có khối lượng riêng D.
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b) Có thể sử dụng phương trình pha trộn:
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 là khối lượng của dung dịch 1 và dung dịch 2.
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c) Để tính nồng độ các chất có phản ứng với nhau:


- Viết các phản ứng xảy ra.


- Tính số mol (khối lượng) của các chất sau phản ứng.


- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch sau phản ứng.


( Lưu ý: Cách tính khối lượng dung dịch sau phản ứng.

· Nếu sản phẩm không có chất bay hơi hay kết tủa.
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· Nếu sản phẩm tạọ thành có chất bay hơi hay kết tủa.
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· Nếu sản phẩm vừa có kết tủa và bay hơi.
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BÀI TẬP:
Câu 1:Tính khối lượng muối natri clorua có thể tan trong 830 gam nước ở 250C. Biết  rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 gam.

          Đáp số: 300,46 gam

Câu 2:Xác định độ tan của  muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ  

 này 53 gam Na2CO3 hòa tan trong 250 gam nước thì được dung dịch bão hòa.

         Đáp số: 21,2 gam

Câu 3:Hòa tan m gam SO3 vào 500 ml dung dịch H2SO4 24,5% (D = 1,2 g/ml) thu được dung dịch H2SO4 49%. Tính m?

        Đáp số: m = 200 gam

Câu 4:Làm bay hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam dung dịch muối 12% nhận thấy có 5 gam muối tách ra khỏi dung dịch bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện thí nghiệm trên.

      Đáp số: 20%

Câu 5:a) Độ tan của muối ăn NaCl ở 200C là 36 gam. Xác định nồng độ phần trăm 

           của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ trên.

        b) Dung dịch bão hòa muối NaNO3​ ở 100C là 44,44%. Tính độ tan của NaNO3.

             Đáp số:    a) 26,47%                b)  80 gam

Câu6:Trộn  50 ml dung dịch HNO3 nồng độ x mol/l với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 mol/l thu được dung dịch A. Cho mẩu quì tím vào dung dịch A thấy quì  tím chuyển màu xanh. Them từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1mol/l vào dung  dịch A thì thấy quì tím trở lại màu tím. Tính nồng độ x mol/l.

          Đáp số:  x = 1 mol/l

Câu 7:Hòa tan 155 gam natri oxit vào 145 gam nước để tạo thành dung dịch có tính kiềm.

       - Viết phương trình phản ứng xảy ra.

        - Tính nồng độ % dung dịch thu được.

            Đáp số:  66,67%

Câu 8:Hòa tan 25 gam chất X vào 100 gam nước, dung dịch có khối lượng riêng là 1,143 g/ml. Nồng độ  phần trăm và thể tích dung dịch lần lượt là:

          A.  30% và 100 ml                                      B.   25% và 80 ml

          C.  35% và 90 ml                                        D.  20% và 109,4 ml

          Hãy chọn đáp số đúng?

          Đáp số:  D đúng

Câu 9:. Hòa tan hoàn toàn 6,66 gam tinh thể Al2(SO4)3. xH2O vào nước thành dung dịch 

       A. Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 0,699 gam kết tủa. Hãy xác định công thức của tinh thể muối sunfat nhôm ngậm  nước ở trên.

        Đáp số: Al2(SO4)3.18H2O

Câu 10:Có 250 gam dung dịch NaOH 6% (dung dịch A).

     a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8%?

     b) Cần hòa tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH  8%?

     c) Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước  bay hơi?

      Đáp số:  a)  250 gam

                    b) 10,87 gam

                    c)   62,5 gam 

Câu 11:a) Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch có nồng độ 36 % ( D=1,16 g/ ml) để pha 5 lít dung dịch axit HCl  có nồng độ 0,5 mol/l?

     b) Cho bột nhôm dư vào 200 ml dung dịch axit HCl 1 mol/l ta thu được khí  H2  bay ra.

          - Viết phương trình phản ứng và tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc.

          - Dẫn toàn bộ khí hiđro thoát ra ở trên cho đi qua ống đựng bột đồng oxit dư nung nóng thì thu được 5,67 gam đồng. Viết phương trình phản ứng và tính hiệu suất của phản ứng này?

      Đáp số: a)  213 ml

                   b) 2,24 lít     hiệu suất : 90%.

Câu 12:Trộn lẫn 50 gam dung dịch NaOH 10% với 450 gam dung dịch NaOH 25 %.

       a) Tính nồng độ sau khi trộn.

       b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn biết tỷ khối dung dịch này là 1,05.

       Đáp số: a) 23,5 %              

                    b) 0,4762 lít

Câu 13:Trộn 150 gam dung dịch NaOH 10% vào 460 gam dung dịch NaOH  x%  để tạo thành dung dịch 6%. x có giá trị là:

         A. 4,7                     B. 4,65                     C. 4,71                      D. 6

       Hãy chọn  đáp số  đúng?

       Đáp số: A đúng.

Câu 14:a) Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500 gam dung dịch NaCl 12% để có dung   dịch 8%.

      b) Phải pha thêm nước vào dung dịch H2SO4 50% để thu được một dung dịch H2SO4 20%. Tính tỷ lệ về khối lượng nước và lượng dung dịch axit phải  dùng?

     c) Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. 5 H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế 500 gam dung dịch CuSO4 8%?

          Đáp số:a) 250 g               

                         b) 
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                         c) 466,67 gam

Câu 15:Biết độ tan của muối KCl ở 200C là 34 gam. Một dung dịch KCl nóng có chứa 50 gam KCl trong 130 gam nước được làm lạnh về nhiệt độ 200C.Hãy cho biết:

    a) Có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch

    b)  có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch.

     Đáp số: a) 44,2 gam

                  b) 5,8 gam

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1: Tính khối lượng AgNO3 bị tách ra khỏi 75 gam dung dịch bão hoà AgNO3 ở 50oC, khi dung dịch được hạ nhiệt độ đến 20oC. Biết 
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Câu 2: Có 2 dung dịchHCl nồng độ 0,5M và 3M. Tính thể tích dung dịch cần phải lấy để pha được 100ml dung dịch HCl nồng độ 2,5M.

Câu 3: Khi hoà tan m (g) muối FeSO4.7H2O vào 168,1 (g) nước, thu được dung dịch FeSO4 có nồng độ 2,6%. Tính m?

Câu 4: Lấy 12,42 (g) Na2CO3.10H2O được hoà tan trong 50,1ml nước cất (D = 1g/ml). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Câu 5: Lấy 8,4 (g) MgCO3 hoà tan vào 146 (g) dung dịch HCl thì vừa đủ.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đầu?

c) Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 6: Hoà tan 10 (g) CaCO3 vào 114,1 (g) dung dịch HCl 8%.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất thu được sau phản ứng?

Câu 7: Hoà tan hoà toàn 16,25g một kim loại hoá trị (II) bằng dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2g/ml), thu được dung dịch muối và 5,6 lít  khí hiđro (đktc).

a) Xác định kim loại?

b) Xác định khối lượng dung dịch HCl 18,25% đã dùng? Tính CM của dung dịch HCl trên?

c) Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng?

Câu 8: Cho a (g) Fe tác dụng vừa đủ 150ml dung dịch HCl (D = 1,2 g/ml) thu được dung dịch và 6,72 lít khí (đktc). Cho toàn bộ  lượng dung dịch trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được b (g) kết tủa.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Tìm giá trị a, b?

c) Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol/l dung dịch HCl?

Câu 9: Một hỗn hợp gồm Na2SO4 và K2SO4 trộn theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol. Hoà tan hỗn hợp vào 102 (g) nước, thu được dung dịch A. Cho 1664 (g) dung dịch BaCl2 10% vào dung dịch A, xuất hiện kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thêm H2SO4 dư vào nước lọc thấy tạo ra 46,6 (g) kết tủa.

Xác định nồng độ phần trăm của Na2SO4 và K2SO4 trong dung dịch A ban đầu?

Câu 10: Cho 39,09 (g) hỗn hợp X gồm 3 muối: K2CO3, KCl, KHCO3 tác dụng với Vml dung dịch HCl dư 10,52% (D = 1,05g/ml), thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí CO2 (đktc).

Chia Y thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Để trung hoà dung dịch cần 250ml dung dịch NaOH 0,4M.

- Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3 dư thu được 51,66 (g) kết tủa.

a) Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu?

b) Tìm Vml?

Câu 11: Cho 46,1 (g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dịch HCl thì thu được 17,92 lít H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng các kim loại trong hỗn hợp. Biết rằng thể tích khí H2 do sắt tạo ra gấp đôi thể tích H2 do Mg tạo ra.

Câu 12: Để hoà tan hoàn toàn 4 (g) hỗn hợp gồm một kim loại hoá trị (II) và một kim loại hoá trị (III) phải dùng 170ml dung dịch HCl 2M.

a) Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan.

b) Tính thể tích khí H2 (ở đktc) thu được sau phản ứng.

c) Nếu biết kim loại hoá trị (III) ở trên là Al và nó có số mol gấp 5 lần số mol kim loại hoá trị (II). Hãy xác định tên kim loại hoá trị (II).

Câu 13: Có một oxit sắt chưa công thức. Chia lượng oxit này làm 2 phần bằng nhau.

a) Để hoà tan hết phần 1 phải dùng 150ml dung dịch HCl 3M.

b) Cho một luồng khí CO dư đi qua phần 2 nung nóng, phản ứng xong thu được 8,4 (g) sắt.

Tìm công thức oxit sắt trên.

Câu 14: A là một hỗn hợp bột gồm Ba, Mg, Al.

· Lấy m gam A cho vào nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,94 lít H2 (đktc).

· Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc).

· Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl được một dung dịch và 9,184 lít H2 (đktc).

Hãy tính m và % khối lượng các kim loại trong A.

Ngµy so¹n:    26/02/2012           

Ngµy gi¶ng:  28/02/2012
         Tiết: 37+38+39    

CHUYÊN ĐỀ 6

DUNG DỊCH – NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
II. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: : HS biết được

- Dung dịch là gì?nồng độ dung dịch là gì?
2.Kĩ năng:

-Dựa vào độ tan các chất đã cho , lập tỉ lệ tính lượng chất tan.

- Xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol/l.

-Tính C% , CM hay các đại lượng khác.

-Sự pha loãng hay cô đặc dung dịch.

- Pha trộn dung dịch có nồng độ khác nhau và khối lượng riêng khác nhau.

-Xác định nồng độ dung dịch qua các phản ứng hóa học.
II.CHUẨN BỊ:    
- Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1.Ổn định.
2.Vào bài mới
BÀI TOÁN VỀ ĐỘ TAN
HƯỚNG DẪN:

 Dựa vào định nghĩa và dữ kiện bài toán ta có công thức:
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Trong đó: S là độ tan
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BÀI TẬP
Câu 1:  Xác định lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548 gam dung dịch muối ăn bão hoà ở 50oC xuống OoC. Biết độ tan của NaCl ở 50oC là 37 gam và ở OoC là 35 gam.
                  



ÑS: 
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Câu 2:  Hoà tan 450g KNO3 vào 500g nước cất ở 2500C (dung dịch X). Biết độ tan của KNO3 ở 200C là32g. Hãy xác định khối lượng KNO3 tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh dung dịch X đến 200C. 

ÑS: 
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Câu 3:  Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H2SO4 20% đun nóng (lượng vừa đủ). Sau đó làm nguội dung dịch đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4g.

ÑS: 
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Caâu 4 :Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa. Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)


A/. 2,24 lít 

B/. 3,36 lít 

C/. 4,48 lít    D/. Cả A, C đều đúng
Caâu 5: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:

- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra.

- Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.

dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)

A. Na2CO3

B. NaHCO3

C. NaOH và Na2CO3
D. NaHCO3, Na2CO3
Caâu 6:hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0,01M được? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)

A. 1g kết tủa

B. 2g kết tủa

C. 3g kết tủa

D. 4g kết tủa

Caâu 7:Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)

A. Tăng 13,2gam

B. Tăng 20gam
C. Giảm 16,8gam

D Giảm 6,8gam 

Caâu 8:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa. Chỉ ra gía trị x? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)

A. 0,02mol và 0,04 mol


B. 0,02mol và 0,05 mol


C. 0,01mol và 0,03 mol


D. 0,03mol và 0,04 mol

Caâu 9:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007)
A. 0,032

B. 0,048

C. 0,06

D. 0,04
Caâu 10:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu?

A. 1,84gam

B. 184gam

C. 18,4gam

D. 0,184gam
Caâu 11:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu?

A. 416gam

B. 41,6gam

C. 4,16gam

D. 0,416gam
Caâu 12:Cho 0,2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là?

A. 1,26gam

B. 2gam

C. 3,06gam

D. 4,96gam
Câu 13 :Hoµ tan hoµn toµn  m1 gam Na vµo m2 gam H2O thu ®­îc dung dÞch B cã tØ khèi d.

a. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng 

b. TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m1 vµ m2
c. Cho C% = 5% , d =1,2g/ml. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch thu ®­îc.  
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Câu 14:Cho 0,2 mol Zn vào 100g dung dịch X chứa 0,1 mol CuSO4 và 0,2 mol FeSO4 được dung dịch Y chứa 2 muối tan. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch Y
HDPhương trình phản ứng:                                 

Zn   +   CuSO4   →   ZnSO4  + Cu       (1)                

0,1      ← 0,1 →          0,1

Zn   +   FeSO4   →   ZnSO4 +   Fe        (2)                

0,1→      0,1 →          0,1

Theo (1), nCu = nZnSO
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Sau phản ứng (1), CuSO4 phản ứng hết, Zn còn dư 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol) và tgpư (2).

Theo (2), nFe = nZnSO
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tgpư = nZn =o,1 (mol).

Sau phản ứng (2), Zn phản ứng hết, FeSO4 còn dư 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol).    

Tổng số mol ZnSO4 được tạo ra là: 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol)                        

Vậy dung dịch sau phản ứng chứa 0,1 mol FeSO4 và 0,2 mol ZnSO4.      

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

mdd sau pư = mZn + mX – mCu – mFe = 13 + 100 – 0,1(64 + 56) = 101 (gam)      

 Nồng độ phần trăm của dd FeSO4 là:  
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Nồng độ phần trăm của dd ZnSO4 là: 
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Câu 15: Cho a gam dung dịch H​2SO4 24,5% và b gam dung dịch NaOH 8% thì tạo được 3,6 gam muối axít và 2,84 gam muối trung hòa.

1- Tính a và b

2- Tính thành phần trăm  của dung dịch sau phản ứng

HD.
	
NaOH + H2SO4 

NaHSO4 + H2O

        0,03 mol  0,03 mol

0,03 mol 

	
2NaOH + H2SO4 

Na2​SO4 + H2O

          0,04 mol  0,02 mol

0,02 mol

	
n NaHSO4 = 
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n NaOH = 0,03 + 0,04 = 0,07 mol

	
m NaOH = 0,07 x 40 = 2,8 gam

	
m dd NaOH = b = 
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n H2SO4 = 0,03 + 0,02 = 0,05 mol


m H2SO4 = 98 x 0,05 = 4,9 gam


m dd H2SO4 = a = 
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C% NaHSO4 = 
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C% Na2SO4 = 
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BÀI TẬP VỀ NHÀ.
Câu 1:.a) Làm bay hơi75 ml nước từ dung dịch H2SO4 có nồng độ 20% được dung  dịc  mới có nồng độ 25%.Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu. Biết khối lượng riêng của nước D = 1 g/ml.

    b) Xác định khối lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548 gam dung dịch  muối ăn bão hòa ở 500C xuống 00C. Biết độ tan của NaCl ở 500C là 37 gam và ở 00C là 35 gam.

          Đáp số: a) 375 gam

                       b) 8 gam

Câu 2:Hoà tan NaOH rắn vào nước để tạo thành hai dung dịch A và dung dịch B với nồng độ phần trăm của dung dịch A gấp 3 lần nồng độ phần trăm của dung dịch B. Nếu đem pha trộn hai dung dịch A và dung dịch B theo tỷ lệ khối lượng  mA: mB = 5 : 2 thì thu được dung dịch C có nồng độ phần trăm là 20%. Nồng                                                                                                                                        độ phần trăm của hai dung dịch A và dung dịch B lần lượt là:

               A. 24,7% và 8,24%

               B.  24% và 8%

               C.  27% và 9 %

               D. 30% và 10%

      Hãy chọn phương án đúng.

       Đáp số: A đúng.

Câu 3:a)Hòa tan 24,4 gam BaCl2. xH2O vào 175,6 gam H2O thu được dung dịch 10,4%. Tính x.

b) Cô cạn từ từ 200 ml dung dịch CuSO4 0,2M thu được 10 gam tinh thể CuSO4. yH2O. Tính y.

Câu 4: X là hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn. Y là dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ.


Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào 2 lít Y, sinh ra 8,96 lít khí H2.


Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào 3 lít Y, sinh ra 11,2 lít khí H2.


(Các thể tích khí đều đo ở đktc)

a) Chứng tỏ rằng trong thí nghiệm 1 thì X chưa tan hết, trong thí nghiệm 2 thì X tan hết.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Y và khối lượng mỗi kim loại trong X.

Câu 5: Tính nồng độ ban đầu của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH biết rằng:

· Nếu đổ 3 lít dung dịch NaOH vào 2 lít dung dịch H2SO4 thì sau khi phản ứng dung dịch có tính kiềm với nồng độ 0,1 M.

· Nếu đổ 2 lít dung dịch NaOH vào 3 lít dung dịch H2SO4 thì sau phản ứng dung dịch có tính axit với nồng độ 0,2M.

Câu 6: Hoà tan hoàn toàn a gam kim loại M có hoá trị không đổi vào b gam dung dịch HCl được dung dịch D. Thêm 240 gam dung dịch NaHCO3 7% vào D thì vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl còn dư, thu được dung dịch E trong đó nồng độ phần trăm của NaCl và muối clorua km loại M tương ứng là 2,5% và 8,12%. Thêm tiếp lượng dư dung dịch NaOH vào E, sau đó lọc lấy kết tủa, rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16 gam chất rắn. Viết các 

phương trình phản ứng.
Xác định kim loại và nồng độ phần trăm của dung dịch đã dùng.

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít H2 (đktc). Mặt khác hoàn tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được muối nitrat của M, H2O và cũng V lít khí NO duy nhất (đktc).

a) So sánh hoá trị của M trong muối clorua và trong muối nitrat.

b) Hỏi M là kim loại nào? biết rằng khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,095 lần khối lượng muối clorua.

Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R vào axit HCl 7,3% vừa đủ, thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO2 (đktc). Nồng độ MgCl2 trong dung dịch D bằng 6,028%.

a) Xác định kim loại R và thành phần phần % theo khối lượng của mỗi chất trong C.

b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa rồi nung ngoài không khí đến khi phản ứng hoàn toàn. Tính số gam chất rắn còn lại sau khi nung.

Câu 9: Khi cho a gam Fe vào trong 400ml dung dịch HCl, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,2 gam chất rắn X.


Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe và b gam Mg vào trong 400ml dung dịch HCl thì sau khi phản ứng kết thúc, thu được 896ml H2 (đktc) và cô cạn dung dịch thì thu được 6,68 gam chất rắn Y. Tính a, b, nồng độ mol của dung dịch HCl và thành phần khối lượng các chất trong X, Y. (Giả sử Mg không phản ứng với nước và khi phản ứng với axit Mg phản ứng trước hết Mg mới đến Fe. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Câu 10: Dung dịch X là dung dịch H2SO4, dung dịch Y là dung dịch NaOH. Nếu trộn X và Y theo tỉ lệ thể tích là VX : VY = 3 : 2 thì được dung dịch A có chứa X dư. Trung hoà 1 lít A cần 40 gam KOH 20%. Nếu trộn X và Y theo tỉ lệ thể tích VX : VY = 2 : 3 thì được dung dịch B có chứa Y dư. Trung hoà 1 lít B cần 29,2 gam dung dịch HCl 25%. Tính nồng độ mol của X và Y.

Caâu 9: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:

A. Chỉ có CaCO3




B. Chỉ có Ca(HCO3)2


C. CaCO3 và Ca(HCO3)2



D. Ca(HCO3)2 và CO2
Câu 11:Hấp thụ hoàn toàn 0,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là?

A. 1g


B. 1,5g

C. 2g


D. 2,5g

 Câu 12:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M thu được 19,7 gam kết tủa. Gía trị lớn nhất của V là?

A. 1,12

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72

Câu 13:Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp 0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là?

A. 1,5g

B. 2g


C. 2,5g

D. 3g

Câu 14:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15,76g kết tủa. Gía trị của a là?

A. 0,032

B. 0,048

C. 0,06

D. 0,04
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